
 

 1 

Khảo sát ảnh hưởng của trường ban đầu hoá  
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1. Mở đầu 

Dự báo bão là một trong những bài toán lớn và phức tạp, bao gồm nhiều khía cạnh 
khác nhau. Cho mục đích dự báo thời tiết người ta quan tâm trước hết đến việc dự báo quĩ 
đạo (đường đi) bão và cường độ bão. Cho đến nay đã có nhiều mô hình số có thể giải quyết 
được những vấn đề này. Trong số đó, các mô hình chính áp dự báo quĩ đạo bão là một cách 
tiếp cận không quá phức tạp nhưng có thể cho kết quả dự báo khả quan [7]. Các mô hình 
này dựa trên quan điểm truyền thống là bão chuyển động theo dòng dẫn đường (steering 
flow). Quĩ đạo bão được dự báo bằng cách tích phân phương trình xoáy chính áp khi sử 
dụng sản phẩm phân tích và dự báo của mô hình toàn cầu làm điều kiện ban đầu và điều 
kiện biên phụ thuộc thời gian. Tuy nhiên, do sự thưa thớt của số liệu quan trắc trên các 
vùng biển, đại dương nhiệt đới, nơi bão thường hình thành, phát triển và di chuyển, và do 
chính cấu trúc toán lý cũng như sự hạn chế về độ phân giải của các mô hình toàn cầu nên 
các trường phân tích và dự báo toàn cầu thường không thể biểu diễn tốt vị trí và cấu trúc 
của bão. Bởi vậy, để dự báo quĩ đạo bão bằng các mô hình chính áp trước hết cần phải tạo 
trường ban đầu sao cho mô tả một cách chính xác vị trí và cấu trúc của xoáy bão. Việc xây 
dựng trường ban đầu như vậy cho mô hình dự báo được gọi là quá trình ban đầu hoá. 

Ban đầu hoá là quá trình phân tích xác định lại các thành phần gió của trường phân 
tích và dự báo toàn cầu, xây dựng xoáy nhân tạo trên cơ sở những thông tin bổ sung từ tập 
số liệu chỉ thị bão (TCs-Advisories), loại bỏ xoáy có cường độ yếu, sai lệch vị trí trong 
trường phân tích và thay vào đó một xoáy nhân tạo (xoáy nhân tạo chỉ được cài vào các 
trường phân tích).  

Quá trình ban đầu hoá được thực hiện theo nguyên tắc: một trường F bất kì có thể 
phân tích thành các thành phần (bảng 1): trường môi trường FE và thành phần xoáy FV. 
Thành phần trường môi trường lại được phân chia thành trường môi trường qui mô lớn FEL 
và trường môi trường qui mô nhỏ FES. Thành phần FV lại được chia thành trường xoáy đối 
xứng FVS và trường xoáy phi đối xứng FVA. Thành phần xoáy đối xứng phân tích FVS được 
trộn một cách hài hoà với 2 thành phần đối xứng giả (bogus) FBS và phi đối xứng giả FBA để 
nhận được một xoáy nhân tạo. Cài xoáy nhân tạo này vào trường môi trường sẽ được trường 
đã ban đầu hoá (chi tiết có thể xem trong [4,7]). 

Trường môi trường FE, theo lý thuyết dòng dẫn, được coi là trường nền mà xoáy bão 
được cài vào và cùng chuyển động. Vì vậy việc xác định trường nền rất quan trọng. Những 
nhiễu động trên trường nền sẽ gây nên những sai lệch đối với quĩ đạo bão dự báo, vì vậy 
chúng đòi hỏi phải được loại bỏ bằng các thuật toán làm trơn. Tuy nhiên, đôi khi việc loại 
bỏ các nhiễu động này cũng làm mất đi các hình thế thực tế, có thể dẫn đến sai số dự báo 
lớn. Xoáy nhân tạo cũng là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng tới quĩ đạo bão dự báo. Việc 
xây dựng được một xoáy nhân tạo có vị trí và cấu trúc phù hợp sẽ góp phần làm tăng độ 
chính xác của quĩ đạo dự báo. 
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Vì những lý do đó, trong bài này sẽ khảo sát một số trường hợp tạo trường ban đầu và 
ảnh hưởng của chúng đến quĩ đạo dự báo. 

Bảng 1. Các ký hiệu sử dụng 

Ký hiệu ý nghĩa 

F Trường đầu vào từ mô hình toàn cầu (trường phân tích toàn cầu) 

FE Thành phần môi trường đóng góp trong F 

FV Thành phần xoáy đóng góp trong F 

FEL Thành phần môi trường có qui mô lớn hơn xoáy bão 

FES Thành phần môi trường có qui mô nhỏ hơn hoặc bằng xoáy bão 

FVS Thành phần xoáy đối xứng phân tích, sóng số 0 trong phân tích phương vị 

FVA Thành phần xoáy phi đối xứng phân tích, sóng số 1 trong phân tích phương vị 

FBS Thành phần đối xứng giả 

FBA Thành phần phi đối xứng giả 

FBSO Thành phần xoáy đối xứng đã kết hợp giữa FVS và FBS 

FO Trường cuối cùng làm đầu vào cho mô hình dự báo hay trường đã ban đầu hoá 

FM Trường hiệu chỉnh 

c Tốc độ trôi quan trắc tại tâm bão 

cX Tốc độ trôi tại tâm đóng góp bởi thành phần FX (ngoại trừ FM) 

cM Tốc độ trôi hiệu chỉnh 

2. Các trường hợp ban đầu hoá 

Về nguyên tắc trường đã ban đầu hoá FO có thể được biểu diễn dưới dạng: 

FO = FEL + FES + (FVS + FBS) + [FVA] + [FBA] + [FM] (1) 

Trong đó các ký hiệu được chỉ ra ở bảng 1, dấu [...] biểu thị là thành phần này có thể có 
hoặc không, tức là những thành phần tuỳ chọn trong quá trình ban đầu hoá, dấu (...) biểu 
thị các thành phần đã được kết hợp với nhau theo phương thức: 

(FVS +FBS) = 
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ở đây *mr =0.8rm là bán kính gió tiếp tuyến cực đại, rm là bán kính gió cực đại, R bán kính 

miền phân tích phương vị [4,7], W là hàm trọng số, có dạng W = s2 exp(1 - s2), với  s = (r - 
*
mr )/(R - *mr ). 

Như vậy, tuỳ theo từng tình huống cụ thể, các thành phần FVA, FBA, FM có thể xuất 
hiện hoặc không xuất hiện trong (1). Trong mục này sẽ trình bày một số trường hợp xác 
định F0 khi xét đến vai trò đóng góp của các thành phần này. Các thành phần trường môi 
trường FE và xoáy đối xứng FVS, FBS là những thành phần quan trọng, vì vậy chúng luôn có 
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mặt trong tất cả các trường hợp được khảo sát. Thành phần xoáy phi đối xứng phân tích 
FVA, hay sóng số 1 trong phân tích phương vị, thường chứa những nhiễu động của trường 
phân tích toàn cầu sẽ được đề cập đến trong trường hợp 5 (TH5). Một số trường hợp sử 
dụng thành phần phi đối xứng giả FBA được xét ở các trường hợp 2 (TH2), 3 (TH3) và 4 
(TH4). 

• Trường hợp 1 (TH1) 

Trường ban đầu hoá bao gồm đóng góp của trường môi trường và các thành phần đối 
xứng và bỏ qua các thành phần FVA, FBA, FM: 

FO = FEL + FES + (FVS +FBS) (2) 

Trong đó, thành phần môi trường qui mô lớn FEL được hiệu chỉnh sao cho tốc độ trôi tại tâm 
của FO phù hợp với tốc độ trôi quan trắc c theo công thức: 

FEL = WcM+(1-W)FEL 

trong đó: 

cM =  c – (cES + cBSO),  
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rM = 1500 km, s = r/rM, r là khoảng cách tới tâm xoáy, cES là tốc độ trôi của trường FES, cBSO 
là tốc độ trôi của thành phần xoáy đối xứng đã kết hợp (FVS +FBS) ; c là tốc độ trôi quan trắc. 
(Từ đây nếu không chú thích gì thêm, hàm trọng số W sẽ nhận dạng (*)). 

Có thể thấy rằng, W nhận giá trị bằng 1 tại tâm xoáy và giảm dần tới 0 khi khoảng 

cách tới tâm r lớn hơn rM. Tại tâm, FEL có tốc độ trôi bằng cM. Với r ≥ rM, FEL được giữ 
nguyên. Như vậy, sau khi ban đầu hoá, tốc độ trôi tại tâm (r = 0) sẽ là: 

cO = cEL + cES + cBSO = cM + cES + cBSO = c – (cES + cBSO) + cES + cBSO = c. 

• Trường hợp 2 (TH2) 

Trường ban đầu hoá sẽ là tổng của các thành phần môi trường, xoáy đối xứng và xoáy 
phi đối xứng giả: 

FO = FEL + FES + (FVS +FBS) + FBA (3) 

Khác với TH1, ở đây trường môi trường được giữ nguyên kết quả sau khi tách khỏi 
trường phân tích toàn cầu. Thành phần phi đối xứng giả FBA được đưa vào như một hiệu ứng 
tác động lên sự chuyển động của xoáy bão. Thành phần này được xác định sao cho khi 
cộng với các thành phần khác, tốc độ trôi tại tâm của FO phù hợp với tốc độ trôi quan trắc. 
Tức là, FBA phải được xác định sao cho tốc độ trôi tại tâm do chính nó gây ra bằng: 

cBA = c - (cEL+cES + cBSO) 

• Trường hợp 3 (TH3) 

ở đây, các thành phần của trường ban đầu hoá F0 tương tự như TH2: 

FO = FEL + FES + (FVS +FBS) + FBA (4) 
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Tuy nhiên, thành phần môi trường qui mô lớn được làm trơn (trước khi tổ hợp với các 
thành khác) theo công thức: 

FEL = WcEL+(1-W)FEL 

• Trường hợp 4 (TH4) 

Trường đã ban đầu hoá được xác định bởi: 

FO = FEL + FES + (FVS + FBS) + FBA (5) 

trong đó trường môi trường qui mô lớn được hiệu chỉnh theo công thức: 

FEL = W cM+(1-W)FEL 

với cM = c – (cES + cBA + cBSO).  

• Trường hợp 5 (TH5) 

Trường ban đầu hoá bao gồm đóng góp của trường môi trường, trường xoáy đối xứng 
và trường xoáy phi đối xứng phân tích: 

FO = FEL + FES + (FVS +FBS) + FVA  (6) 

Khác với các trường hợp trên, ở đây thành phần xoáy phi đối xứng phân tích FVA 
không bị loại bỏ. Trong trường hợp này, việc hiệu chỉnh cũng thực hiện đối với trường môi 
trường qui mô lớn theo công thức: 

FEL = WcM +(1- W)FEL 

trong đó cM = c – (cES + cVA + cBSO). 

• Trường hợp 6 (TH6) 

Tương tự như TH1, trường ban đầu hoá ở đây chỉ bao gồm đóng góp của trường môi 
trường và trường xoáy đối xứng: 

FO = FEL + FES + (FVS +FBS) (7) 

Tuy nhiên, khác với TH1, trong trường hợp này việc hiệu chỉnh được thực hiện đối 
với trường môi trường qui mô nhỏ FES: 

FES = WcM +(1 - W)FEL 

Với tốc độ hiệu chỉnh được xác định bởi : cM =  c – (cEL + cBSO) 

• Trường hợp 7 (TH7) 

Trường ban đầu cũng chỉ bao gồm đóng góp của trường môi trường và trường xoáy 
đối xứng: 

FO = FEL + FES + (FVS +FBS) (8) 

Đây là trường hợp đơn giản nhất không có bất cứ sự hiệu chỉnh nào, việc khảo sát đưa 
ra nhằm đánh giá hiệu quả của việc hiệu chỉnh so với trường hợp không hiệu chỉnh. 

• Trường hợp 8 (TH8) 

Trường ban đầu bao gồm đóng góp của trường môi trường, trường xoáy đối xứng và 
một trường hiệu chỉnh: 

FO = FEL + FES + (FVS +FBS) + FM (9) 
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Việc hiệu chỉnh không thực hiện trực tiếp lên các trường FEL, FES như các trường hợp 
trước. Để tốc độ trôi tại tâm của FO phù hợp với tốc độ trôi quan trắc, trường hiệu chỉnh FM 
được xây dựng theo công thức: 
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Với s = r / rM, rM bằng 3 lần bán kính ảnh hưởng, cM = c – (cEL + cES + cBO) 

Thực chất FM là một trường giả có tốc độ trôi tại tâm bằng cM, giảm dần theo bán kính 
r và triệt tiêu cho đến khi r bằng 3 lần bán kính ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là việc hiệu 
chỉnh chủ yếu tác động lên vùng gần tâm bão, bên ngoài rM các trường được giữ nguyên. 

• Trường hợp 9 (TH9) 

FO = FEL + FES + (FVS +FBS) + FM (10) 

Quá trình hiệu chỉnh thực hiện tương tự như TH8, ngoại trừ việc các xoáy nhiễu nhỏ 
trong thành môi trường qui mô nhỏ FES được loại bỏ bằng phương pháp làm trơn. 

Trong mỗi trường hợp xây dựng trường ban đầu được mô tả trên đây, vai trò của các 
trường thành phần được xem xét nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng. Việc hiệu 
chỉnh một trường nào đó không chỉ làm cho tốc độ trôi tại tâm xoáy của trường ban đầu 
hoá phù hợp với tốc độ trôi quan trắc (trừ TH7), mà trong một số trường hợp còn thực hiện 
việc làm trơn trường.  

3.  Kết quả t ính toán và nhận xé t 

Với mục đích khảo sát ảnh hưởng của quá trình ban đầu hoá tới quĩ đạo dự báo, 
chúng tôi đã thực hiện chạy mô hình dự báo WBAR [5] ứng với từng trường hợp ban đầu 
hoá đã nêu trên đây cho các cơn bão sau: 

Tên cơn bão Thời gian hoạt động Thời điểm làm dự báo (t0) 

DURIAN 29-6 đến 02-7-2001 00UTC 30-6-2001 

KAJIKI 05-12 đến 09-12-2001 12UTC 06-12-2001 

WUKONG 05-9 đến 10-9-2000 00UTC 08-9-2000 

Số liệu phân tích, dự báo toàn cầu được sử dụng trong tính toán là sản phẩm của mô 
hình toàn cầu GME [4], các tập số liệu chỉ thị bão được xác định từ những thông tin thu 
được qua website http://www.unisys.com. Kết quả dự báo quĩ đạo bão là toạ độ (kinh, vĩ 
độ) tâm bão, được trích ra sau từng 12h tích phân hệ phương trình dự báo, tại các thời điểm 
t= t0 +12h,�, t = t0 +72h [5]. Trên các hình 1 đến hình 6 đã dẫn ra quĩ đạo dự báo của 3 cơn 
bão ứng với các trường hợp ban đầu hoá là TH5 và TH9. Để đánh giá độ chính xác của dự 
báo, các kết quả này được so sánh với “quĩ đạo tốt nhất” (Best track) cũng được khai thác 
từ http://www.unisys.com. Sai số vị trí (khoảng cách trên bề mặt trái đất từ tâm bão dự báo 
đến tâm bão theo best track) sau từng khoảng thời gian dự báo được dẫn ra trong bảng 2. 

Bảng 2  Sai số vị trí (km) ứng với các trường hợp ban đầu hoá 

t (h) TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 

DURIAN 
12  182 190 197 167 148 223 112 145 201 
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24  158 179 195 137 35 228 135 160 211 
36  251 264 271 254 137 213 300 296 171 
48  279 264 272 288 149 248 311 310 

 

 

 

 

 

 

 

249 
60  229 209 222 232 119 244 246 244 324 
72  101 116 134 95 37 165 107 105 249 

KAJIKI 
12 79 119 137 91 85 54 58 88 25 
24 38 104 131 90 35 120 125 107 74 
36 229 274 303 267 224 297 252 270 107 
48 290 307 324 298 265 335 285 303 137 
60 467 474 469 474 441 477 470 475 262 

WUKONG 
12 80 104 104 50 149 34 57 58 27 
24 147 187 180 105 240 93 116 116 100 
36 196 234 217 127 271 128 166 156 135 
48 174 212 185 107 322 130 154 142 120 
60 149 185 145 84 329 118 146 128 98 

Từ bảng 2 có thể nhận thấy: 

Đối với cơn bão DURIAN 

Trường hợp có sai số vị trí nhỏ nhất là TH5. Ngoại trừ tại 12h, còn tất cả các thời 
đoạn dự báo đều có sai số nhỏ hơn các trường hợp khác. Điều này cho thấy vai trò của 
thành phần xoáy phi đối xứng phân tích khá quan trọng. Những trường hợp khác, thành 
phần này bị loại bỏ, thay thế vào đó là thành phần phi đối xứng giả, hoặc không có thành 
phần phi đối xứng. Sai số vị trí lớn nhất khi trường ban đầu hoá thực hiện theo TH9. Việc 
so sánh TH8 và TH9 cho phép nhận định rằng, việc loại bỏ các xoáy nhiễu bằng phương 
pháp làm trơn có thể đã đồng thời loại bỏ các yếu tố tác động tích cực đến quĩ đạo dự báo.  

Sai số dự báo sau 12h nhỏ nhất rơi vào TH7 (không thực hiện hiệu chỉnh). Tuy nhiên, 
khi thời gian dự báo tăng lên sai số vị trí cũng tăng lên nhanh chóng tăng và đạt giá trị lớn 
nhất tại 36h và 48h. Các trường hợp khác có ảnh hưởng tới quĩ đạo dự báo nhưng không có 
sự khác biệt lớn, sai số nằm ở khoảng giữa TH5 và TH9. 

Đối với cơn bão KAJIKI 

Sai số dự báo khi sử dụng trường ban đầu hoá theo TH9 nhỏ hơn hẳn so với tất cả các 
trường hợp còn lại. Khác với cơn bão DURIAN, ở đây việc loại bỏ các xoáy nhiễu bằng 
phương pháp làm trơn trường FES đã làm cho bão di chuyển phù hợp với thực tế hơn. Điều 
này cũng được thể hiện rõ khi so sánh TH8 và TH9. Như vậy, trong trường hợp bão 
KAJIKI, nhiễu động qui mô nhỏ là nguyên nhân gây ra những sai lệch trong quĩ đạo dự 
báo. 

Đối với cơn bão WUKONG 

ở đây, ban đầu hoá theo TH5 cho sai số vị trí lớn nhất, tốc độ di chuyển dự báo quá 
nhanh. Có thể các nhiễu động chứa đựng trong thành phần phi đối xứng phân tích đã gây ra 
sai lệch lớn giữa quĩ đạo dự báo và quĩ đạo thực. Điều này hoàn toàn trái ngược với cơn bão 
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DURIAN. Các trường hợp cho sai số nhỏ nhất là TH4, TH6, TH9. Tương tự như cơn bão 
KAJIKI, khi so sánh TH9 với TH8 và TH5 có thể nói rằng việc làm trơn trường FES trong 
quá trình ban đầu hoá đã làm cho quĩ đạo dự báo phù hợp với quĩ đạo thực hơn; những 
nhiễu động chứa đựng trong thành phần phi đối xứng phân tích làm tăng sai số vị trí của 
quĩ đạo dự báo. 

Bảng 3 dẫn ra sai số vị trí trung bình tính cho cả 3 cơn bão ứng với từng trường hợp 
ban đầu hoá. Qua đó cho thấy ban đầu hoá theo TH9 cho sai số vị trí của quĩ đạo dự báo 
nhỏ nhất. Điều đó phản ánh sự cần thiết phải khử bỏ những nhiễu động qui mô nhỏ trong 
trường môi trường FES. 

Bảng 3. Sai số vị trí trung bình của 3 cơn bão ứng với các trường hợp ban đầu hoá 

t (h) TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 

12 97 117 123 93 121 49 91 99 36 

24 123 157 161 130 145 115 153 145 90 

36 220 251 250 212 229 228 232 234 142 

48 215 238 233 191 247 244 215 219 144 

60 275 292 279 246 300 290 277 272 194 

 

Tóm lại, qua các trường hợp khảo sát trên đây có thể thấy rằng việc xây dựng trường 
ban đầu bằng các phương pháp các nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến quĩ đạo dự báo. Các 
trường hợp ban đầu hoá theo TH5 và TH9 dường như có tác động đối ngược nhau: khi ban 
đầu hoá theo TH5 cho quĩ đạo dự báo đạt sai số nhỏ thì ban đầu hoá theo TH9 lại cho quĩ 
đạo dự  báo có sai số lớn, và ngược lại. Có những trường hợp thành phần xoáy phi đối xứng 
phân tích đóng vai trò quan trọng đối với sự chuyển động của bão (TH5), nhưng cũng có 
trường hợp việc loại bỏ các xoáy nhiễu động qui mô nhỏ lại có ảnh hưởng lớn đến quĩ đạo 
dự báo (TH9). Mặc dù số cơn bão được chọn thử nghiệm còn quá ít, song đánh giá chung 
(bảng 3) có thể nói việc loại bỏ những nhiễu động trong trường FES đã góp phần làm giảm 
sai số vị trí của quĩ đạo dự báo.  

So với hai cơn bão WUKONG và KAJIKI thì bão DURIAN có cường độ yếu hơn, 
nằm ở vĩ độ cao hơn. Tương ứng với chúng, sai số quĩ đạo dự báo của WUKONG và 
KAJIKI nhỏ nhất khi sử dụng ban đầu hoá theo TH9, còn sai số quĩ đạo dự báo của 
DURIAN nhỏ nhất khi sử dụng ban đầu hoá theo TH5. Như vậy, không thể sử dụng một 
phương pháp ban đầu hoá duy nhất cho tất cả các trường hợp dự báo. Điều đó muốn nhấn 
mạnh rằng, việc lựa chọn phương pháp ban đầu hoá nào cho phù hợp cần phải căn cứ vào 
đặc điểm, tính chất và vị trí của bão. Với 3 cơn bão được khảo sát, chắc chắn chưa đủ cơ sở 
để tìm được một câu trả lời xác đáng và đầy đủ. Mặc dù vậy, có thể nói rằng, với những cơn 
bão mạnh, xa bờ như WUKONG và KAJIKI, trong quá trình ban đầu hoá việc loại bỏ 
thành phần phi đối xứng phân tích và những nhiễu động qui mô nhỏ trong trường FES là cần 
thiết. Còn với những cơn bão yếu, di chuyển sát bờ như DURIAN thì thành phần phi đối 
xứng phân tích nên được duy trì trong trường ban đầu hoá. 

Trong các cơn bão được khảo sát, vai trò của thành phần phi đối xứng giả FBA đối với 
quĩ đạo bão dự báo không thể hiện rõ ràng, mặc dù về mặt lý thuyết nó được đánh giá là 
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một trong những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển động của bão. Sai số trung bình của các 
quĩ đạo dự báo sử dụng trường ban đầu hoá có đóng góp của thành phần phi đối xứng giả 
(TH2, TH3, TH4) là khá lớn. 

 

  

Hình 1. DURIAN TH5 Hình 2. DURIAN TH9 

  

Hình 3. KAJIKI TH5 Hình 4. KAJIKI TH9 



 

 9 

  

Hinh 5. WUKONG TH5 Hình 6. WUKONG TH9 
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